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Tóm tắt: Qua các số liệu điều tra thực tế, bài viết chỉ ra các
nguồn lực mà các gia đình trung lưu ở Việt Nam đóng góp cho
quá trình phát triển kinh tế. Đó là: cung cấp nguồn nhân lực
trình độ cao, tiền vốn, đóng thuế, tạo việc làm, sản xuất và cung
ứng hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, các gia đình trung lưu còn là
các đơn vị tiêu dùng quan trọng, quy định khối lưîng cầu tiêu
dùng nội địa. Trong số các yếu tố tác động tới vị thế kinh tế của
gia đình trung lưu, nổi bật là yếu tố con ngưêi, tính năng động,
chủ động thích nghi với sự biến đổi của các thành viên gia đình.
Trong khi đó, yếu tố về thể chế, chính sách lại có tác động chưa
mạnh. Vì vậy, cùng với việc ghi nhận đóng góp của các gia đình
trung lưu, cần có các chính sách hỗ trợ nâng cao yếu tố nguồn
lực con ngưêi và khai thông các yếu tố thể chế để các gia đình
trung lưu phát huy vị thế của họ trong quá trình phát triển kinh

tế hiện nay ở nưíc ta(1).  

Từ khóa: Gia đình trung lưu; Các nguồn lực kinh tế; Vai trò
kinh tế của gia đình; Nguồn lực con ngưêi; Yếu tố thể chế. 
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Giới thiệu về khái niệm và nguồn số liệu

Bài viết sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Gia đình trung

lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa”.
Theo nghiên cứu này, gia đình trung lưu (GĐTL) là nhóm các gia đình có
mức sống tư¬ng đối khá giả, xét theo tiêu chí thu nhập bình quân đầu
ngưêi hằng tháng (sau đây gọi tắt là thu nhập), nằm giữa nhóm gia đình
nghèo và gia đình giàu có. Các gia đình thuộc mẫu khảo sát ®ưîc chia
thành 5 nhóm xếp theo mức thu nhập từ thấp đến cao, bao gồm nhóm 1 là
các gia đình có thu nhập thấp nhất, nhóm 2, 3 và 4 là các gia đình có thu
nhập trung bình, và nhóm 5 là các gia đình có thu nhập cao nhất (giàu có). 

Ba nhóm gia đình nằm giữa, tức là các nhóm 2, 3, 4, lập thành nhóm
GĐTL1 (vì chỉ xét theo một tiêu chí là thu nhập) có thu nhập dao động từ
2,5 triệu - 10 triệu đồng và chiếm 71% trên mẫu khảo sát. Ngoài tiêu chí
vÒ thu nhập như ở nhóm GĐTL1, nhóm GĐTL2 ®ưîc hình thành khi có
thêm tiêu chí chủ hé/ngưêi đại diện hộ gia đình có học vấn THPT trở lên,
chiếm 45% trên mẫu khảo sát. 

Bài viết này tập trung tìm hiểu những đóng góp của GĐTL cho quá
trình phát triển kinh tế, có so sánh giữa 2 nhóm GĐTL1 và GĐTL2, và
giữa nhóm GĐTL có thu nhập thấp nhất (nhóm 1) và cao nhất (nhóm 5)
trong 5 nhóm thu nhập vừa nêu trên.  

1. Những yếu tố nguồn lực của GĐTL trong phát triển kinh tế

Vai trò kinh tế của GĐTL ®ưîc thể hiện qua những đóng góp về “đầu
vào” và “đầu ra” của quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động (chất
lưîng cao, trung bình, giản đơn), tiền vốn đầu tư, tiền đóng thuế, tạo việc
làm, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ. Kết quả khảo sát cho thấy hầu
như các gia đình ®ưîc hỏi đều có đóng góp ở những mức độ khác nhau
vào sự phát triển kinh tế. Phổ biến nhất ở 50-60% các GĐTL là việc cung
cấp lao động các trình độ khác nhau. Tiếp đó, gần một nửa các GĐTL đang
trực tiếp sản xuất hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó là những
đóng góp khác như đầu tư vốn, đóng thuế, hay tạo việc làm.

Nhìn chung, đóng góp nổi bật của các GĐTL vào phát triển kinh tế là
cung ứng lao động thuộc các trình độ và cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
GĐTL1 và đặc biệt GĐTL2 nổi trội ở việc cung cấp lao động trình độ cao
(LĐTĐC), tư¬ng ứng là 46,9% và 63,8% trên toàn mẫu. GĐTL2 với học
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vấn từ THPT trở lên có tỷ lệ cung ứng LĐTĐC gần với tỷ lệ của nhóm gia
đình giàu có (73%) và cao hơn hẳn GĐTL1 (1,4 lần). Các GĐTL có thu
nhập cao nhất có tỷ lệ cung cấp LĐTĐC cho nền kinh tế nhiều gấp 4-5 lần
so với các GĐTL có thu nhập thấp nhất. Về sản xuất hàng hóa, vốn đầu tư
có khoảng trên 10% các GĐTL1 tham gia. Hoạt động đóng thuế và tạo
việc làm của các gia đình thuộc nhóm 1 chiếm khoảng 5% số GĐTL.
Trong khi đó, các gia đình thuộc nhóm 5 (giàu có) có tỷ lệ đóng góp cao
nhất trong hầu hết các yếu tố phát triển kinh tế như: cung cấp LĐTĐC, vốn
đầu tư, đóng thuế, tạo việc làm, cung cấp dịch vụ (chỉ ngoại trừ việc cung
cấp lao động giản đơn và sản xuất hàng hóa). 

Về cơ bản, nhóm GĐTL2 có đóng góp nổi bật về nguồn lực cho phát
triển kinh tế, với tỷ lệ lớn các gia đình cung cấp nguồn lao động chất lưîng
cao. Mặc dù vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với các gia đình Nhóm 5 –
nhóm giàu nhất trong 5 nhóm phân tầng theo thu nhập. Tuy nhiên, vai trò
đóng góp cho phát triển kinh tế của GĐTL là khác nhau ở nhiều chiều
cạnh, như trong các phân tích dưíi đây. 

1.1. Cung ứng lao động

Như đã nêu trên, các GĐTL (1 và 2) nổi bật về đóng góp lao động chất
lưîng cao (50-60% các GĐTL) và chỉ đứng sau các gia đình nhóm 5. Lao
động trình độ trung bình ®ưîc cung cấp ở mức thấp hơn (34,8%) và sau
đó thì giảm rõ rệt ở các gia đình nhóm 5. Trong khi đó, việc cung ứng lao
động giản đơn là thế mạnh của các gia đình nhóm 1. Nhìn chung, các
GĐTL càng khá giả thì càng đóng góp nhiều lao động có trình độ cao cho

Bảng 1. Đóng góp của GĐTL về các nguồn lực phát triển kinh tế (%)
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quá trình phát triển kinh tế và ngưîc lại. Điều này đúng không chỉ giữa
các phân nhóm GĐTL (2, 3, 4 và GĐTL1, GĐTL2) mà cũng đúng trong
tư¬ng quan của cả 5 nhóm theo phân tầng thu nhập của mẫu nghiên cứu.
Cụ thể, chênh lệch về tỷ lệ đóng góp lao động trình độ cao của 3 phân
nhóm thuộc GĐTL1 và GĐTL2 ®ưîc thể hiện rõ nét trong bảng 2.  

Nhóm GĐTL2 với trình độ học vấn cao hơn có chất lưîng đóng góp
vào phát triển kinh tế cũng cao hơn nếu xét qua chỉ báo về tỷ lệ cung ứng
LĐTĐC so với GĐTL1 (63,8% và 46,9%). Cả 3 phân nhóm GĐTL2 cũng
đều có tỷ lệ cung ứng LĐTĐC vưît trội so với 3 phân nhóm GĐTL1 và
thậm chí cao hơn tỷ lệ trung bình của Nhóm 5.

Nhóm GĐTL1 chiếm tới 83,1% và GĐTL2 chiếm 71,7 % trong số các
gia đình có cung ứng LĐTĐC. Vì vậy, việc tạo điều kiện phát triển các
GĐTL, đặc biệt là GĐTL thuộc phân khóc giữa và dưíi (cung ứng hai
phần ba LĐTĐC), có thể làm gia tăng nguồn nhân lực chất lưîng cao cho
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ngưîc lại.

Đáng lưu ý là tỷ lệ các GĐTL có đóng góp nguồn lao động chất lưîng
cao mới ở mức 50-60% vì trong cấu trúc nghề nghiệp của GĐTL hiện nay,
các gia đình thuộc nhóm nghề nghiệp “cũ” (như buôn bán dịch vụ, sản
xuất tiểu thủ công nghiệp, lao động giản đơn, nông dân, công nhân,…)
còn chiếm tỷ trọng cao hơn nhóm nghề nghiệp “mới” (72,8% so với
27,2% của GĐTL1 và 58,5% so với 41,2% của GĐTL2).

Tóm lại vai trò quan trọng của các GĐTL chính là cung ứng nguồn lao

động, đặc biệt là lao động trình độ cao, với triển vọng ngày càng gia tăng.
Phần đóng góp này tăng tỷ lệ thuận với mức độ khá giả (về thu nhập, mức
sống) và theo học vấn (GĐTL2 so với GĐTL1). Các GĐTL ở khu vực nội
thành và ở hai thành phố lớn nhất cũng có tỷ lệ cung ứng LĐTĐC nhiều
hơn. 

Bảng 2. Tỷ lệ các phân nhóm GĐTL (1&2) cung ứng LĐTĐC (%)
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1.2. Cung cấp vốn đầu tư, đóng thuế, tạo việc làm

Đầu tư cho sản xuất kinh doanh hé gia đình cũng chính là đầu tư cho

quá trình phát triển kinh tế của địa phư¬ng và quốc gia. Các GĐTL có

thành viên là doanh nhân thưêng là những đầu tàu trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, các GĐTL trực tiếp sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo

mô hình kinh tế hộ gia đình cũng là nguồn cung ứng vốn đáng kể. 

Theo kết quả khảo sát tính trên toàn mẫu, khoảng 9% các gia đình có

nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Còn nếu tính riêng thì GĐTL1

chiếm 72,3% và GĐTL2 chiếm 53,5% trong số các gia đình có loại đóng

góp này. Các gia đình càng khá giả càng có nhiều đóng góp về nguồn vốn

đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn, xét trên toàn mẫu,

nhóm GĐTL1 là 9,7%, nhóm GĐTL2 là 10,1%, và cao nhất 34,4% ở

nhóm 5. Không có chênh lệch đáng kể giữa GĐTL1 và GĐTL2 về tỷ lệ

này. 

Tiền thuế là một nguồn vốn tài chính lớn cho ngân sách và cho phát

triển kinh tế. Trong mẫu khảo sát của đề tài, có 5,8% các GĐTL ghi nhận

họ có đóng thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn với các gia đình

của nhóm 5 thì có tới một phần tư các gia đình có đóng thuế. Về tạo việc

làm, khoảng 5,1% các GĐTL ®ưîc khảo sát ghi nhận họ đang góp phần

tạo việc làm cho ngưêi lao động tại địa phư¬ng. ở các gia đình nhóm 5,

tỷ lệ này là 29,5%.

1.3. Sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Về sản xuất hàng hóa, dù chỉ có 15,4% hộ trong toàn mẫu sản xuất

hàng hóa, nhưng xét riêng trong các GĐTL thì GĐTL1 có 62,2% và

GĐTL2 có 29,7%. Trong đó, phân nhóm G§TL1-dưíi (nhóm 2) chiếm

57%, còn phân nhóm GĐTL1-giữa (nhóm 3) chiếm hơn 30%. Tỷ lệ này ở

GĐTL1 khu vực nông thôn là 65,9%. 

Về cung ứng dịch vụ, một phần ba (34,4%) số hộ trong mẫu khảo sát

có hoạt động kinh tế này. Xét riêng thì 73,6% GĐTL1 và 44,4% GĐTL2

có hoạt động này, bao gồm nhiều loại hình dịch vụ và qui mô hoạt động.

Đáng lưu ý là mẫu khảo sát chủ yếu thuộc khu vực nội đô của ba thành

phố lớn nên quy mô cung ứng dịch vụ của GĐTL là khá cao. 
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2. Những nguồn lực đóng góp có ý nghĩa nhất về kinh tế của GĐTL

Mỗi GĐTL có thể đóng góp một số loại nguồn lực (trong số 8 nguồn
lực vừa kể trên) vào quá trình phát triển kinh tế. Trong số các nguồn lực
đóng góp đó, mỗi gia đình có thể chọn ra một nguồn lực có ý nghĩa nhất
đối với phát triển kinh tế của gia đình và của địa phư¬ng còng như của nền
kinh tế nói chung. 

Nhìn chung, có một phần ba các GĐTL1 và một nửa số GĐTL2 cho
rằng đóng góp quan trọng nhất của gia đình họ vào phát triển kinh tế là
cung ứng lao động trình độ cao. Loại đóng góp lớn thứ 2 là các dịch vụ

với khoảng 13% các GĐTL (1 và 2) tham gia. Những đóng góp khác như
sản xuất hàng hóa, đầu tư vốn, đóng thuế… chỉ có một phần nhỏ gia đình
(dưíi 5,4%) cho là có ý nghĩa kinh tế. 

Cung cấp lao động trình độ trung bình ®ưîc 18,1% gia đình trong mẫu
cho là đóng góp có ý nghĩa kinh tế nhất của gia đình, trong đó GĐTL1
chiếm hai phần ba. 

Ngoài những đóng góp có ý nghĩa về kinh tế này của GĐTL, những dự
định về nâng cao trình độ chuyên môn của thành viên gia đình cũng mở
ra tiềm năng nâng cao chất lưîng nguồn nhân lực và tính di động xã hội
tích cực của họ. Gần một nửa số GĐTL1 có dự định này. Các GĐTL càng
khá giả thì càng có nhiều dự định như vậy. 

Việc cung cấp dịch vụ ®ưîc 13,9% số hộ trong mẫu coi là hoạt động
có ý nghĩa kinh tế nhất của gia đình, riêng trong GĐTL1 thì tỷ lệ này
chiếm tới 76%. Về sản xuất hàng hóa, có 5,4% số hộ ®ưîc khảo sát coi là
có ý nghĩa kinh tế, trong đó GĐTL1 chiếm một phần ba. Những hoạt động
đầu tư vốn, đóng thuế, tạo việc làm chỉ có dưíi 5% số hộ ®ưîc hái cho là
có ý nghĩa kinh tế.  Xét về qui mô sản xuất, dịch vụ, có lẽ các gia đình này
là những doanh nghiệp thuộc loại vừa và nhỏ.

Tỷ lệ các GĐTL1 và GĐTL2 coi cung cấp dịch vụ và sản xuất hàng

hóa là hai loại đóng góp có ý nghĩa kinh tế nhất của gia đình tư¬ng ứng là
19,3% và 16,7%. Khoảng 4% các GĐTL (1 và 2) có thêm ba đóng góp
khác là tiền thuế, vốn đầu tư và tạo việc làm. Tổng cộng khoảng trên 20%
các GĐTL có 5 loại đóng góp vừa kể. Lưu ý là trong cơ cấu mẫu nghiên
cứu, có 1,6% hộ gia đình là doanh nhân (phần còn lại chủ yếu thuộc vào
nhóm giàu có), khoảng 26% các hộ gia đình làm sản xuất tiểu thủ công
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nghiệp, kinh doanh buôn bán. Với tỷ lệ GĐTL trong các nhóm nghề này
là khoảng 70% của GĐTL1 và 40% với GĐTL2, thì tỷ lệ 20% các gia đình
có 5 đóng góp kể trên có thể tư¬ng ứng với tỷ lệ tư¬ng tự các GĐTL thuộc
3 nhóm nghề nghiệp vừa nói, và thưêng gắn với các hoạt động sản xuất
kinh doanh dưíi hình thức doanh nghiệp nhỏ hoặc quy mô hộ gia đình ở
địa phư¬ng.

Sự chênh lệch giữa tỷ lệ có “đóng góp kinh tế” (®ưîc tính trên tất cả
các lao động của hộ gia đình) và tỷ lệ những “đóng góp có ý nghĩa kinh
tế nhất” cho thấy đa số các GĐTL (1 và 2) hiện có qui mô và phạm vi hoạt
động kinh tế hạn chế về số lưîng còng như về chất lưîng. (Như đã chỉ ra,
chủ yếu đó là các hoạt động kinh tế hộ gia đình hay thuộc khu vực kinh tế
phi chính thức).

Như vậy, đóng góp có ý nghĩa nhất đối với phát triển kinh tế của các
GĐTL chính là yếu tố cung ứng lao động trình độ cao. Đây cũng là phần
đóng góp lớn nhất cho phát triển kinh tế của các GĐTL. §ư¬ng nhiên là
đóng góp của GĐTL2 với trình độ học vấn cao hơn sẽ mạnh hơn cả về
lưîng và chất. Đây là xu hưíng tất yếu, tích cực về vai trß/vÞ thế kinh tế
của GĐTL mà các chính sách quản lý trong quá trình phát triển kinh tế cần
chú ý phát huy.

Hơn thế nữa, gần một nửa GĐTL1 cho biết có dự định đầu tư nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Điều này mở ra khả năng tăng cưêng quá

Bảng 3. So sánh đóng góp và đóng góp có ý nghĩa nhất của GĐTL1 và 2 (%)
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trình di chuyển giữa các phân nhóm GĐTL theo hưíng đi lên, đồng thời
nâng cao vị thế kinh tế - xã hội của gia đình họ. Các GĐTL càng khá giả
thì càng có nhiều dự định như vậy. Chẳng hạn với 3 phân nhóm GĐTL1
(các nhóm thu nhập 2, 3, 4), tỷ lệ các gia đình có dự định lần lưît là
35,9%; 44,5% và 55,6%. Xu hưíng này là dễ hiểu vì các GĐTL càng khá
giả thì càng có nhiều nguồn lực tốt hơn cho hoạt động mở rộng đầu tư. 

Bên cạnh những đóng góp về “đầu vào” cho phát triển kinh tế nêu trên,
GĐTL còn là những đơn vị tiêu dùng quan trọng của nền kinh tế, không

chỉ bởi số lưîng đông đảo mà còn bởi tiềm lực kinh tế của họ. Tiêu dùng
của các GĐTL là cấu thành chính của cầu nội địa và là một động lực quan
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê,
doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2017 ưíc tính đạt gần 130 tỷ USD, tăng
10,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Số liệu khảo sát về những dự định đầu tư nâng cấp nhà ở, mua sắm,
nâng cấp tiện nghi sinh hoạt như là những kế hoạch chi tiêu của các GĐTL
trong 5 năm tới cho thấy vai trò kinh tế quan trọng của họ trong lĩnh vực
tiêu dùng. Chẳng hạn trên 60% các GĐTL1 có kế hoạch nâng cấp nhà ở,
trong đó 15% chắc chắn thực hiện ®ưîc. Một tỷ lệ tư¬ng tù dự định mua
sắm, chuyển đổi tiện nghi đắt tiền như « tô, xe máy. Ngoài ra, mét bộ phận
các GĐTL còn có những dự định chi tiêu lớn như cho con đi du học tự tóc,
đi du lịch dài ngày trong nưíc hay đi du lịch nưíc ngoài. 

3. Những yếu tố nâng cao vị thế kinh tế của GĐTL

Có ba nhóm yếu tố tác động đến tính tích cực kinh tế của GĐTL và
nâng cao vị thế kinh tế của họ xếp theo từng mức độ. Nhóm thứ nhất gồm
4 yếu tố của nguồn lực sinh kế hộ gia đình gồm vốn con ngưêi, vốn vật
chất, thị trưêng và vốn xã hội có tác động mạnh nhất đến năng lực kinh tế
của các gia đình. Trong số đó, năng lực và tinh thần ®ưîc thể hiện qua sự

năng động, tính tích cực của các thành viên gia đình. Các yếu tố con ngưêi
(chiếm hai phần ba số GĐTL 1 và 2 lựa chọn) và điều kiện vật chất tài
chính, lao động (trên một nửa GĐTL 1 và 2 lựa chọn) cũng ®ưîc coi là có
tác động mạnh mẽ đến mức sống của GĐTL. Yếu tố con ngưêi năng động
càng quan trọng khi có tới trên một nửa số GĐTL 1 và 2 khẳng định họ
dựng nghiệp từ tay trắng.

Với các GĐTL đây là thế mạnh vì họ không chỉ có điều kiện vật chất
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tài chính ổn định mà còn có học vấn tốt (như GĐTL2). Những yếu tố này
có ảnh hưëng tích cực nhất tới mức sống của gia đình, đồng thời đóng góp
vào quá trình phát triển kinh tế quốc gia, theo phư¬ng châm “dân giàu
nưíc mạnh”. 

Nhóm thứ hai bao gồm hai yếu tố về thể chế hay các chính sách kinh
tế và xã hội có tác động yếu hơn nhóm thứ nhất, phản ánh một tình trạng
mâu thuẫn trong môi trưêng thể chế. Nếu như môi trưêng thể chế vĩ mô
(như ®ưêng lối Đổi mới, xây dựng kinh tế thị trưêng, đẩy mạnh công
nghiệp hóa – hiện đại hóa, mở cửa hội nhập) đang tạo ra bối cảnh thuận
lợi cho các GĐTL phát triển về kinh tế, thì các chính sách cụ thể về kinh
tế và xã hội (vi mô) dưêng như còn nhiều hạn chế, chưa tạo ra có hÝch
nâng cao hiệu quả năng lực kinh tế của các GĐTL. Vì vậy, đây là một
“khoảng trống chính sách” cần ®ưîc khắc phục. Phải làm sao để yếu tố
thể chế chính sách (kinh tế và xã hội) này có ®ưîc sức tác động tích cực
tới các GĐTL tư¬ng ®ư¬ng với các yếu tố con ngưêi vừa nêu trên.

Nhóm thứ ba, gồm hai yếu tố: các điều kiện tự nhiên và truyền thống
gia đình - có sức tác động thấp nhất. Yếu tố điều kiện tự nhiên có tác động
không đáng kể, có thể một phần do hạn chế bởi sự lựa chọn mẫu nghiên
cứu tập trung vào khu vực đô thị. Tuy vậy, đây là một yếu tố chứa đựng
nhiều thách thức bởi tác động ngày càng gia tăng của tình trạng biến đổi
khí hậu ở nưíc ta hiện nay và trong tư¬ng lai.

Bảng 4. Những yếu tố làm thay đổi tính tích cực kinh tế của GĐTL (%)
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Yếu tố văn hóa - truyền thống gia đình không có ảnh hưëng mạnh đến
sự thay đổi mức sống của các GĐTL. Vì những lý do lịch sử, chúng ta ít
có các GĐTL “truyền thống” với vốn liếng vật chất và văn hóa ®ưîc
truyền lại cho thế hệ sau. Hơn một nửa GĐTL dựng nghiệp “từ tay trắng”
và chính điều này quy định cấu trúc nghề nghiệp đa dạng của các GĐTL
hiện nay, cùng những đặc điểm văn hóa của nó. Những đặc điểm xuất thân
của GĐTL và bối cảnh xã hội của những thập niên Đổi mới vừa qua chính
là những yếu tố thúc đẩy đề cao vai trò của yếu tố con ngưêi, tính năng

động, tích cực và năng lực thích ứng của họ. Nó khuyến khích tinh thần tự
lực, khởi nghiệp của các thành viên và của toàn bộ GĐTL.

Kết luận

Các GĐTL có vai trò kinh tế quan trọng là cung ứng lao động, đặc biệt
LĐTĐC, là những đơn vị tiêu dùng và cung cấp dịch vụ và sản xuất hàng
hóa cho phát triển kinh tế. Từ lịch sử hơn một nửa các GĐTL đi lên từ tay
trắng, họ là những nhân tố mới với tính năng động, tích cực và năng lực
thích ứng cao của các thành viên gia đình. 

Nhìn chung, trong sự xuất hiện và phát triển của các GĐTL thời gian
qua, những yếu tố tác động là thuận lợi với cơ hội nhiều hơn thách thức.

Qua đó GĐTL đóng góp và tư¬ng tác với quá trình phát triển kinh tế địa
phư¬ng và cả nưíc. Để thúc đẩy sự gia tăng vai trò kinh tế của GĐTL cần
tạo môi trưêng thể chế thuận lợi cho việc nâng cao chất lưîng nguồn lực
con ngưêi, thúc đẩy di động xã hội, gia nhập nhóm GĐTL. Về thể chế
kinh tế, cần hoàn thiện các chính sách tăng cưêng khả năng tiếp cận nguồn
vốn vật chất, tài chính và cơ hội tiếp cận thị trưêng của các GĐTL, đặc
biệt các chính sách kinh tế ở cấp trung và vi mô. Từ đó tạo động lực mạnh
mẽ phát triển kinh tế và xã hội ở địa phư¬ng và trong cả nưíc. 

Hơn nữa, những yếu tố tác động đến sự tăng cưêng vị thế kinh tế của
GĐTL không chỉ tác động riêng rẽ và trực tiếp mà còn phụ thuộc vào
những điều kiện thời gian và không gian khác nhau. Vì thế các can thiệp
chính sách cần tính đến tác động phức hợp của chúng nhằm đồng thời vừa
nâng cao vị thế kinh tế của GĐTL vừa thúc đẩy quá trình phát triển kinh
tế - xã hội nói chung.n
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